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Kết quả bước đầu chẩn đoán và điều trị võng mạc đái tháo đường tại 

Bệnh viện Hữu Nghị 
                                                                          

                                                                                         Nguyễn Thanh Hà*  

Tóm tắt 

Nghiên cứu này ứng dụng chụp mạch huỳnh quang và laser quang đông để chẩn đoán và điều trị 

bệnh võng mạc (VM) đái tháo đường (ĐTĐ) tại Bệnh viện Hữu Nghị. Trong 121 bệnh nhân (BN) ĐTĐ 

týp 2 được chụp mạch huỳnh quang, 67% BN mắc bệnh 5 - 15 năm. Kết quả cho thấy: 91 BN (75%) 

VM ĐTĐ chưa tăng sinh; 38,8% VM ĐTĐ chưa tăng sinh mức độ nặng; 30 BN (25%) VM ĐTĐ tăng 

sinh; phù hoàng điểm: 77 BN (63,6%). Tiến hành laser quang đông VM cho 189 mắt. 7,9% mắt thị 

lực sau laser tăng 1 - 2/10; 7,4% giảm 1 - 2/10, còn lại giữ ổn định; 6 mắt VM ĐTĐ chưa tăng sinh, 

mức độ nặng tiến triển sang giai đoạn tăng sinh; 26/27 mắt tân mạch thoái triển. Chụp mạch huỳnh 

quang VM giúp chẩn đoán chính xác mức độ và giai đoạn tổn thương. Laser quang đông an toàn, 

hiệu quả, có tác dụng bảo tồn thị lực cho > 80% mắt. Đối với ĐTĐ týp 2, cần khám soi đáy mắt ngay 

khi chẩn đoán, cần khám định kỳ để phát hiện sớm VM ĐTĐ và điều trị kịp thời. 

* Từ khoá: Võng mạc đái tháo đường; Chụp mạch huỳnh quang; Laser quang đông. 

 

Initial results of Diagnosis and treatment of Diabetic retinopathy in 

friendship hospital 
 

summary 

This study using fundus fluorescein angiography (FFA) and laser photocoagulation for evaluation 

and treatment of diabetes retinopathy (DR) at the Friendship Hospital. FFA was performed on 121 

patients, of these, 67% of patients had diabetes mellitus (DM) type 2 from 5 - 15 years. The result 

showed: 91 patients (75%) had non-proliferative DR, severe non-proliferative DR was 38.8%; 30 

patients (25%) had proliferative DR; and diabetic macular edema happened to 77 patients (63.6%). 

Laser photocoagulation was performed in 189 eyes, which visual ability increased 0.1 to 0.2 in 7.9% 

of patients, decreased 0.1 to 0.2 in 7.4%, and the rest remained stable; 6 eyes with severe non-

proliferative DR were deteriorated, progressed to proliferative DR; new vessels had regressed in 

26/27 proliferative DR eyes. 7 out of 17 eyes had vitrectomy/endolaser performed, 9 eyes were 

treated with laser photocoagulation step-by-step on the visible retina. Laser photocoagulation 

treatment was safe and effective, keeping visual ability stable and preventing further visual ability 

loss in more than 80% of eyes. In case of DM type 2, funduscopic examination is highly recommended 

right from DM diagnosis and should follow regularly for early DR detection and prompt treatment. 

* Key words: Diabetic retinopathy; Fundus fluorescein angiography; Laser photocoagulation. 
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Đặt vấn đề 
 

Trong vài thập kỷ gần đây, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, số người mắc bệnh ĐTĐ 

ngày càng tăng. Tuổi thọ tăng, lối sống trì trệ và béo phì là những nguyên nhân chính làm 

tăng số BN ĐTĐ. Người bị mắc bệnh ĐTĐ có nguy cơ mù lòa gấp 25 lần so với người không 

bị ĐTĐ. Biến chứng chủ yếu ở mắt do bệnh ĐTĐ là tổn thương VM và đục thể thủy tinh, giảm 

thị lực, dẫn đến mù lòa.     

Trên thực tế, không có cách điều trị đặc hiệu nào phục hồi được thị lực đã mất trong bệnh 

lý VM tiểu đường. Việc điều trị nhằm giảm thiểu mất thị lực và bảo tồn thị lực ở mức tốt nhất 

có thể. Cho đến nay, trên thế giới, laser quang đông VM vẫn là phương pháp điều trị cơ bản, 

có hiệu quả. Nghiên cứu gần đây cho thấy steroid (triamcinolone acetonide) hay thuốc ức 

chế nội mạc mạch máu (avastin, lucentis) tiêm nội nhãn cũng có hiệu quả nhất định khi phối 

hợp điều trị cùng với laser quang đông VM. 

Hiện tại ở Việt Nam, chỉ một số trung tâm nhãn khoa lớn được trang bị máy chụp mạch 

huỳnh quang và laser quang đông, nên việc chẩn đoán và điều trị VM ĐTĐ chưa được đáp 

ứng và cập nhật. Rất nhiều BN chưa được phát hiện và điều trị VM ĐTĐ kịp thời, thường đến 

khám và điều trị muộn, khi thị lực giảm nhiều hoặc đã mù lòa.  

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu BN ĐTĐ điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị nhằm đánh giá 

đặc điểm lâm sàng, phân loại mức độ và giai đoạn VM ĐTĐ dựa trên kết quả chụp mạch 

huỳnh quang, đánh giá kết quả ban đầu trong điều trị VM ĐTĐ, qua đó rút ra những kinh 

nghiệm trong theo dõi và điều trị VM ĐTĐ.  

Đối tượng và phương pháp            nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu. 

BN được chẩn đoán mắc bệnh ĐTĐ týp 2, đang theo dõi điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị, có 

tổn thương VM khi soi đáy mắt. Loại trừ những BN ĐTĐ không thể chụp mạch huỳnh quang 

được. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

Nghiên cứu lâm sàng, hồi cứu, mô tả cắt ngang, không đối chứng. BN được đo thị lực 

(bảng Snellen), đo nhãn áp (phương pháp Maklakov), soi khám bằng kính hiển vi (INAMI, 

Nhật Bản), soi đáy mắt bằng máy soi trực tiếp (Neitz, Nhật Bản) và soi gián tiếp qua kính 

hiển vi với kính +90D (Volk, Mỹ). Chụp ảnh đáy mắt, chụp mạch huỳnh quang dùng máy 

Kowa VX-10 (Nhật Bản) sau khi tiêm tĩnh mạch 5 ml fluorescein 20% theo đúng quy trình. 

Phân tích, đánh giá kết quả chụp mạch huỳnh quang do 2 bác sỹ kinh nghiệm theo bảng 

phân loại giai đoạn và mức độ bệnh VM ĐTĐ của Tổ chức Y tế Thế giới: giai đoạn chưa tăng 

sinh và tăng sinh. Bệnh VM ĐTĐ giai đoạn chưa tăng sinh được chia theo các mức độ: nhẹ, 

trung bình và nặng. Bệnh VM ĐTĐ giai đoạn tăng sinh bao gồm: tân mạch (đĩa thị, võng 

mạc), xuất huyết dịch kính, màng tăng sinh. Chỉ định laser quang đông VM theo khuyến cáo 

của nghiên cứu EDTRS (Mỹ): laser toàn bộ VM áp dụng trong trường hợp VM ĐTĐ tăng sinh 

hoặc chưa tăng sinh mức độ nặng có vùng thiếu tưới máu rộng, phù hoàng điểm tỏa lan; 

laser hàng rào chắn trong trường hợp phù VM tỏa lan vùng hậu cực, phù hoàng điểm; laser 

khu trú  vùng VM phù nề, vi phình mạch và vùng VM thiếu tưới máu. Tiến hành laser trên 

máy laser quang đông 532 GYC-1000 (Nidex, Nhật Bản) với kích thước nốt tia 100 μm vùng 
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hậu cực gần hoàng điểm và tăng lên 200 - 500 μm về phía VM chu biên. Năng lượng laser 

dao động từ 200 -  400 mW, với thời gian 0,1 giây để đạt được nốt tia có màu trắng nhạt, 

không quá mạnh (nốt trắng xám). BN có xuất huyết dịch kính khi có chỉ định được chuyển 

phẫu thuật cắt dịch kính (Acurus, Alcon-Mỹ) và laser quang đông nội nhãn (IRIDEX, Mỹ). 

 

Kết quả NGHIÊN CỨU 

1. Đặc điểm về tuổi và giới. 

Từ tháng 5 - 2005 đến 5 - 2010, chúng tôi tiến hành chụp mạch huỳnh quang cho 121 BN 

ĐTĐ, với 240 mắt (2 trường hợp có mắt độc nhất), trong đó 34 nữ và 87 nam.  

* Phân bố BN theo tuổ: ≤ 60 tuổi:  26 BN (21,5%); 61 - 70 tuổi: 64 BN (52,9%); 71 - 80 

tuổi: 31 BN (25,6%), > 80 tuổi: O BN. Tuổi trung bình của BN là 66, cao nhất 80,  ít nhất 57, 

gặp nhiều nhất BN trong độ tuổi 61 - 70 (53%).  

2. Thời gian mắc bệnh ĐTĐ. 

Tổng số 121 BN, phân bố thời gian mắc bệnh như sau: thời điểm chẩn đoán: 2 BN 

(1,7%);  < 5 năm: 17 BN (14%); 5 - 10 năm: 46 BN (38%); 11 - 15 năm: 35 BN (28,9%); 16 - 

20 năm: 15 BN (12,4%); > 20 năm:            6 BN (5%).  

3. Thị lực trước điều trị.   

Bảng 1: Thị lực trước điều trị. 

Thị 

lực 

< §NT           

3 m 

§NT 3 m - 

< 1/10 

1/10 -              

< 3/10 

3/10 -                

≤ 5/10 

> 5/10 Tổng 

số 

n 25 36 69 56 54 240 

% 10,4 15 28,8 23,3 22,5 100 

 

Số mắt có thị lực < 1/10 chiếm tỷ lệ khá cao (25%), tuy nhiên > 20% mắt thị lực > 5/10 (tất 

cả BN đều có đục thể thuỷ tinh ở những mức độ khác nhau). 

4. Kết quả chụp mạch huỳnh quang. 

Bảng 2: Phân bố BN theo giai đoạn và mức độ tổn thương VM ĐTĐ. 

Giai 

đoạn 

 

Chưa tăng sinh 
Tăng 

sinh 

Tổng 

số 

Mức độ Nhẹ Trung bình Nặng 

n 10 34 47 30 121 

% 8,2 28 38,8 25 100 

 

* Tổn thương VM ĐTĐ tăng sinh: 

Tổn thương tân mạch: 27 mắt; xuất huyết dịch kính: 13 mắt; màng tăng sinh: 8 mắt. Trong 

tổn thương VM ĐTĐ tăng sinh, tân mạch đơn thuần (tân mạch đĩa thị/tân mạch VM) hay gặp 

nhất (27/48 mắt), nhưng biến chứng nặng nề gây mù lòa ở giai đoạn muộn của VM ĐTĐ tăng 

sinh như xuất huyết dịch kính và màng tăng sinh cũng gặp nhiều (21/48 mắt). Trong số BN 



Tạp chí y - dược học quân sự số 6-2011 

 

 172 

VM ĐTĐ giai đoạn tăng sinh, 05 BN có tân mạch (đĩa thị/VM)  ở 1 mắt và xuất huyết dịch 

kính ở mắt bên; 14 BN có VM ĐTĐ ở giai đoạn tăng sinh ở  1 mắt và chưa tăng sinh ở mắt 

bên. 

* VM ĐTĐ giai đoạn tăng sinh theo thời gian mắc bệnh ĐTĐ: 

Thời điểm chẩn đoán:  1 BN; < 5 năm:            6 BN; 5 - 10 năm: 6 BN; > 10 năm: 17 BN. 

Bệnh tăng huyết áp gặp ở 13/30 BN có VM ĐTĐ ở giai đoạn tăng sinh. 

- Phù hoàng điểm (diabetic macular edema-DME): 

+ Thị lực ở mắt có phù hoàng điểm:          đếm ngón tay (ĐNT) 3 m: 11 mắt (7,8%); ĐNT 3 

m - < 1/10: 2 mắt (1,4%); 1/10 -                < 3/10: 81 mắt (57,0%); 3/10 - ≤ 5/10:                 35 

mắt (24,6%); > 5/10: 13 mắt (9,2%). 

Thị lực ở những mắt có phù hoàng điểm giảm nhiều, chủ yếu từ 1/10 - < 3/10 (57%), trong 

đó, 8% mắt thị lực rất kém, chỉ còn ĐNT < 3 m.  

5. Điều trị. 

- Tiến hành laser quang đông VM ở 189 mắt, trong đó laser hàng rào chắn và laser khu 

trú cho 73 BN (122 mắt), laser toàn bộ VM ở 41 BN (67 mắt).  

- Sau điều trị laser 3 tháng: 15/189 mắt (7,9%) (12 BN) thị lực tăng 1/10 - 2/10: 4 BN VM 

ĐTĐ chưa tăng sinh, mức độ trung bình; 7 BN VM ĐTĐ chưa tăng sinh mức độ nặng và 1 BN 

VMTĐ tăng sinh có tân mạch đĩa thị-VM. Thị lực giảm 1/10 - 2/10 gặp ở 14/189 mắt (7,4%) (7 

BN VM ĐTĐ) chưa tăng sinh mức độ nặng. 

- Sau điều trị laser quang đông > 12 tháng: 04 BN (6 mắt) ở giai đoạn VM ĐTĐ chưa tăng 

sinh mức độ nặng tiến triển xấu đi, chuyển sang giai đoạn tăng sinh, trong đó 02 BN (03 mắt) 

bị xuất huyết dịch kính.  

- 1/27 mắt VM ĐTĐ tăng sinh có tân mạch sau điều trị bằng laser quang đông xuất hiện 

xuất huyết dịch kính. 

- Trong số 17 mắt bị xuất huyết dịch kính, phẫu thuật cắt dịch kính và laser quang đông nội 

nhãn chỉ định cho 06 BN (07 mắt), 01 BN (01 mắt) có xuất huyết dịch kính từ chối không điều 

trị, còn lại 09 mắt xuất huyết dịch kính mức độ vừa hoặc nhẹ được điều trị bằng laser quang 

đông toàn bộ VM (laser vùng quan sát được sau khi xuất huyết tiêu bớt). 

Bàn luận 

 

Bệnh lý VM ĐTĐ là một trong những nguyên nhân chính gây mù lòa cả ở các nước đang 

phát triển và phát triển. Mặc dù VM ĐTĐ có thể điều trị hiệu quả, nhưng vẫn là nguyên nhân 

hay gây mù lòa trong độ tuổi lao động ở nước công nghiệp phát triển. Mù lòa do VM ĐTĐ có 

thể ngăn chặn bằng cách khám phát hiện và điều trị kịp thời. Kiểm soát đường huyết tốt có 

thể ngăn chặn xuất hiện VM ĐTĐ, hạn chế tiến triển và giảm được nguy cơ mất thị lực. Chụp 

mạch huỳnh quang là phương tiện quan trọng để giúp chẩn đoán tổn thương VM ở mức độ 

tuần hoàn vi mạch, đánh giá chính xác mức độ tổn thương và giúp chỉ định điều trị kịp thời. 

Laser quang đông VM là phương pháp điều trị cơ bản, có hiệu quả nhằm bảo tồn thị lực, hạn 

chế tiến triển xấu đi của VM ĐTĐ.  



Tạp chí y - dược học quân sự số 6-2011 

 

 173 

Trong nghiên cứu này, kết quả chụp mạch huỳnh quang cho thấy 100% BN có tổn thương 

VM ĐTĐ ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tỷ lệ tổn thương VM ĐTĐ trong bệnh ĐTĐ týp 2 rất 

khác nhau: Bamashmus MA nghiên cứu trên 350 BN ĐTĐ  ở Yemen (29% mắc ĐTĐ ≥ 15 

năm, không chụp mạch huỳnh quang) là 54,9%; Theo một nghiên cứu ở Jordan trên BN có thời 

gian mắc ĐTĐ trung bình 12 năm (dựa vào kết quả chụp mạch huỳnh quang) là 64,1%; 

Raymond NT ở Anh trên 1.035 BN (không chụp mạch huỳnh quang) trung bình 40% (45% ở 

người gốc Nam á và 37% ở người gốc châu Âu da trắng). Thực tế cho thấy, chụp mạch 

huỳnh quang đánh giá mức độ và giai đoạn tổn thương VM ĐTĐ chính xác hơn chỉ soi đáy 

mắt hoặc dựa vào ảnh chụp đáy mắt. 

Thời gian mắc bệnh ĐTĐ là yếu tố rất quan trọng để tổn thương VM ĐTĐ xuất hiện. Đối 

với ĐTĐ týp 1, thời gian mắc bệnh là yếu tố quan trọng nhất, VM ĐTĐ không bao giờ gặp 

trong 5 năm đầu, nhưng lại gặp ở 90% BN sau 15 năm. Với bệnh ĐTĐ týp 2, thời gian mắc 

bệnh chỉ là một trong các yếu tố nguy cơ. Trong nghiên cứu của chúng tôi, VM ĐTĐ được 

phát hiện ở > 15% BN với thời gian mắc bệnh < 5 năm, điều này cho thấy tổn thương VM 

ĐTĐ trong ĐTĐ týp 2 xuất hiện sớm. Do vậy, đối với bệnh ĐTĐ týp 2, cần phải khám soi đáy 

mắt ngay sau khi chẩn đoán và luôn theo dõi khám định kỳ để phát hiện sớm tổn thương VM 

ĐTĐ và điều trị kịp thời. 

Giảm thị lực ở mắt có tổn thương VM ĐTĐ do tổn thương ở VM như phù hoàng điểm, xuất 

huyết dịch kính, màng tăng sinh, thiếu tưới máu hoàng điểm. Trong nghiên cứu này, phần lớn 

số mắt thị lực còn 1/10 - 5/10, khoảng 25% mắt thị lực chỉ còn < 1/10. Tuy nhiên, vẫn có 

22,5% mắt thị lực > 5/10. Điều này cho thấy, giảm thị lực là dấu hiệu quan trọng nhưng 

không phải là biểu hiện sớm nhất, nhiều mắt thị lực còn khá tốt nhưng cũng đã có tổn thương 

VM ĐTĐ, do vậy cần khám soi đáy mắt định kỳ ngay từ khi thị lực chưa giảm. 

Phù hoàng điểm là một trong những nguyên nhân gây giảm thị lực ở BN VM ĐTĐ, thường 

dẫn đến mất thị lực không thể phục hồi. Phù hoàng điểm do thành mạch máu tăng thẩm thấu 

quá mức làm thoát dịch, lipoprotein vào VM, làm VM dày lên. Trong nghiên cứu này, phù 

hoàng điểm gặp ở 59% mắt (63,6% BN), chưa kể đến những mắt có xuất huyết dịch kính 

không chụp mạch huỳnh quang VM được để đánh giá. Theo Bamashmus MA ở Yemen 

(không dựa vào kết quả chụp mạch huỳnh quang), tỷ lệ phù hoàng điểm rất cao (22%).  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, VM ĐTĐ giai đoạn chưa tăng sinh, mức độ nặng cũng 

chiếm tỷ lệ cao (47 BN = 38,8%) và VM ĐTĐ giai đoạn tăng sinh (30 BN = 25%). Tỷ lệ BN VM 

ĐTĐ giai đoạn tăng sinh trong nghiên cứu của Bamashmus MA ở Yemen (không chụp mạch 

huỳnh quang) là 17%          và của Raymond N.T. ở Anh (không chụp mạch huỳnh quang) là 

14% (16% ở người gốc Nam á và 12% ở người gốc châu Âu da trắng). Điều này cho thấy, 

BN ĐTĐ ở Bệnh viện Hữu Nghị chưa được khám và phát hiện VM ĐTĐ sớm, chưa được điều 

trị kịp thời, do trước đây thiếu phương tiện chẩn đoán và điều trị, nên mức độ tổn thương 

nặng, giai đoạn muộn, đặc biệt là tỷ lệ VM ĐTĐ giai đoạn tăng sinh cao (25%), có nguy cơ 

mù loà cao. Bệnh tăng huyết áp (THA) là yếu tố nguy cơ hay gặp, THA góp phần làm cho 

VM ĐTĐ xuất hiện sớm hơn, nặng hơn. 

    Kết quả điều trị bằng laser quang đông VM trong nghiên cứu này cho thấy: 26/27 mắt tân 

mạch thoái triển, phần lớn thị lực giữ được ổn định, 8% thị lực tăng hoặc giảm 1/10 - 2/10. 

Tuy nhiên, laser quang đông cũng không phát huy tác dụng ở một số trường hợp: 1 mắt có 
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tân mạch sau điều trị bị xuất huyết dịch kính; 6 mắt VM ĐTĐ chưa tăng sinh, mức độ nặng 

tiến triển xấu đi, chuyển sang giai đoạn tăng sinh. Theo nghiên cứu DRS (Diabetic 

Retinopathy Study) - nghiên cứu đa trung tâm ở Mỹ, với số lượng vài chục nghìn BN, laser 

quang đông VM có tác dụng làm giảm nguy cơ mất thị lực nhiều ở > 50% mắt; tân mạch 

thoái triển ở 2/3 trường hợp; tuy nhiên laser khởi đầu cũng làm giảm thị lực ở một số mắt, 

nhưng giữ ổn định về lâu dài. Như vậy, điều trị bằng laser quang đông VM trong nghiên cứu 

của chúng tôi an toàn và hiệu quả, có tác dụng bảo tồn thị lực, ngăn chặn mất mát thị lực ở > 

80% trường hợp. 

     Phẫu thuật cắt dịch kính/laser nội nhãn được tiến hành ở 7/17 mắt bị xuất huyết dịch kính, 

đã cải thiện một phần thị lực, giúp BN thoát mù tuyệt đối hoặc loại trừ được nguy cơ phải bỏ 

nhãn cầu. ở 9 mắt bị xuất huyết dịch kính mức độ vừa hoặc nhẹ (đa số là mắt đã được laser 

quang đông trước đó), laser quang đông vùng VM quan sát được mang lại kết quả tốt, làm 

thoái triển tân mạch và tránh phẫu thuật cắt dịch kính. Cần đánh giá mức độ xuất huyết mắt 

bị xuất huyết dịch kính và theo dõi quá trình tiêu máu trên siêu âm B, sau một thời gian, nếu 

máu tiêu tốt, VM quan sát được, tiến hành laser dần từng vùng một, qua nhiều lần tiến tới 

laser toàn bộ VM. 

 

Kết luận 
 

- Tổn thương VM ĐTĐ ở BN ĐTĐ týp 2 tại Bệnh viện Hữu Nghị có tỷ lệ cao, mức độ nặng 

và ở giai đoạn muộn. Tỷ lệ BN có nguy cơ mù loà (giai đoạn tăng sinh) cao (25%) do trước đây 

không có phương tiện chẩn đoán và điều trị nên BN không được phát hiện VM ĐTĐ sớm và 

không điều trị kịp thời.  

- Laser quang đông VM là phương pháp điều trị cơ bản, an toàn, hiệu quả, có tác dụng 

bảo tồn thị lực và ngăn chặn mất mát thị lực ở > 80% mắt. Laser quang đông VM có thể làm 

giảm thị lực ở một số trường hợp, nhưng có tác dụng giữ cho thị lực ổn định về lâu dài. Laser 

quang đông VM cũng hiệu quả trong điều trị tân mạch, làm thoái triển tân mạch đĩa thị/VM. 

- Đối với ĐTĐ týp 2, tổn thương VM ĐTĐ tăng sinh có thể xuất hiện ngay ở thời điểm chẩn 

đoán và thời gian mắc ĐTĐ càng dài, nguy cơ xuất hiện tổn thương càng cao, mức độ càng 

nặng.  Trường hợp bị xuất huyết dịch kính mức độ vừa hoặc nhẹ, đặc biệt ở những mắt đã 

laser quang đông trước đó, cần theo dõi chặt chẽ mức độ tiêu máu để laser dần từng vùng 

VM quan sát được. 
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